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ghiên cứu này xác định và đo lường mức độ tác động của các yếu tố gây căng thẳng 
trong công việc đến kết quả làm việc của công nhân làm việc tại 11 doanh nghiệp sản 

xuất, lắp ráp và sửa chữa ô tô thuộc Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn; đồng thời, 
nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm tăng năng suất lao động tại các doanh nghiệp thuộc 
Tổng công ty. 

Từ khóa: sự căng thẳng trong công việc, kết quả làm việc, Tổng công ty Cơ khí giao thông 
vận tải Sài Gòn, SAMCO.  

1. Giới thiệu 

Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải 
Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên (SAMCO), một trong những tổng công 
ty có nhiệm vụ phát triển ngành cơ khí chế 
tạo, đã được Chính phủ quy hoạch là một 
trong bốn tổng công ty đảm nhiệm vai trò 
nòng cốt phát triển ngành công nghiệp ô tô 
của Việt Nam. Ngành sản xuất, lắp ráp và 
sửa chữa ô tô những năm qua là một trong 
những ngành mũi nhọn quan trọng được 
SAMCO tập trung phát triển, có đóng góp 
rất lớn vào sự phát triển của nền kinh tế 
thành phố Hồ Chí Minh. So với các ngành 
khác như ngân hàng, du lịch, xây dựng… 

thì ngành sản xuất, lắp ráp và sửa chữa « 
tô có những đặc thù riêng, gắn liền với sự 
phát triển của nền kinh tế: đó là những 
hoạt động sản xuất xe ô tô, sản xuất linh 
kiện, vật tư, phụ tùng hỗ trợ cho ngành « 
tô, nhập khẩu linh kiện để lắp ráp xe ô tô, 
dịch vụ linh kiện, sửa chữa, bảo hành xe « 
tô. Những hoạt động đó đòi hỏi sự cẩn 
thận, chính xác cũng như trách nhiệm cao 
từ người lao động, ảnh hưởng đến thương 
hiệu và doanh thu của các doanh nghiệp 

thuộc SAMCO. Những ảnh hưởng của nền 
kinh tế toàn cầu cũng như các cuộc chiến 
tranh thương mại trong thời gian gần đây 
đã gây ra không ít khó khăn với các doanh 
nghiệp sản xuất, lắp ráp và sửa chữa ô tô. 
Cùng với các điều chỉnh về chiến lược kinh 
doanh cho phù hợp, thì sự đảm bảo chất 
lượng nguồn nhân lực, hiệu quả làm việc 
của người lao động cũng là một trong 
những vấn đề quan trọng đối với các doanh 
nghiệp. Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu 
này nhằm xác định và đo lường mức độ tác 
động của các yếu tố gây căng thẳng trong 
công việc đến kết quả làm việc của công 
nhân; từ đó đề xuất hàm ý quản trị nhằm 
giúp các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và 
sửa chữa ô tô thuộc SAMCO giảm thiểu 
các yếu tố và tác động không tốt của sự 
căng thẳng trong công việc đối với công 
nhân, nhằm giúp họ đạt được hiệu quả làm 
việc tốt nhất. 
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2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên 
cứu 

2.1. Khái niệm sự căng thẳng trong 
công việc 
Theo Colligan và Higgins (2010), căng 

thẳng xuất phát từ bất kỳ tình huống hay 
hoàn cảnh đòi hỏi phải điều chỉnh hành vi 
với bất kỳ thay đổi hoặc là tốt hoặc là xấu 
và cho dù đó là sự thay đổi tích cực hay tiêu 
cực thì phản ứng sinh lý là như nhau. 
Mangkunegara (2008) giải thích rằng: căng 
thẳng công việc là một cảm giác căng thẳng 
mang tính kinh nghiệm của một nhân viên 
khi làm việc. Nó có thể được nhìn thấy từ các 
triệu chứng như cảm xúc không ổn định, cảm 
giác khó chịu, thích ở một mình, khó ngủ, 
hút thuốc quá nhiều, không thể được thư 
giãn, lo lắng, căng thẳng trong máu cao và 
tiêu hóa bị suy giảm. 

Usman và Ismail (2010) cho rằng, sự 
căng thẳng liên quan đến công việc là một 
trong những yếu tố căng thẳng gia tăng 
nhiều nhất và có nhiều tác động đến các tổ 
chức. Họ cho rằng, căng thẳng là trạng thái 
của một cá nhân, trong đó họ phải đối mặt 
với sự mơ hồ và mâu thuẫn giữa nhu cầu, 
trách nhiệm hoặc cơ hội và kết quả công 
việc mong muốn. Ziauddin và cộng sự 
(2010) khám phá sự căng thẳng như các 
nguyên nhân chính đằng sau sự không hài 
lòng, thỏa mãn của nhân viên về công việc 
và cam kết công việc thấp, mà điều đó cuối 
cùng dẫn đến sự giảm hiệu suất tổng thể 
của các doanh nghiệp. 

2.2. Nguyên nhân tạo căng thẳng 
trong công việc 
Materson (1980) cho rằng, nguyên nhân 

của sự căng thẳng là khối lượng công việc 
nhiều, sự cắt giảm nhân viên, thay đổi 
trong công việc, thời gian làm việc dài, làm 
việc theo ca, thiếu sự giám sát, đào tạo 
không đầy đủ, điều kiện làm việc không 
phù hợp, trách nhiệm quá nặng và mối 
quan hệ nghèo nàn với đồng nghiệp. 
McCubbin và Figley (1983) cho rằng, 
nguyên nhân của sự căng thẳng công việc 

chịu ảnh hưởng lớn bởi sự bất lực của cá 
nhân trong việc duy trì một sự cân bằng 
hợp lý giữa cuộc sống gia đình và công việc, 
ví dụ như do cá nhân đó dành quá nhiều 
thời gian cho công việc. Ngoài ra, căng 
thẳng công việc cũng có thể được tạo nên 
bởi một sự khác biệt giữa nhu cầu của gia 
đình và khả năng cung cấp, bảo đảm vật 
chất cho gia đình họ. Park J. (2007) thì cho 
rằng, sự quá sức và việc mất an ninh trong 
công việc cũng có thể gây ra căng thẳng, vì 
vậy, công việc không an toàn cũng là một 
nguyên nhân chính gây căng thẳng trong 
công việc, có ảnh hưởng tiêu cực đến kết 
quả công việc của nhân viên trong ngành 
ngân hàng.  

2.3. Kết quả làm việc 
Theo Schermerhorn và cộng sự (2005), 

kết quả làm việc là cách thức mà một cá 
nhân thực hiện để đạt được kết quả công 
việc về cả số lượng lẫn chất lượng. Ngoài 
ra, kết quả làm việc phụ thuộc vào nhu cầu 
công việc, mục đích và nhiệm vụ của tổ 
chức, niềm tin của tổ chức về những cách 
thức thực hiện công việc nào có giá trị nhất 
(Motowidlo và cộng sự, 1986). Nhìn chung, 
kết quả làm việc có thể xem là mức độ thực 
hiện công việc để hoàn thành nhiệm vụ 
cũng như mục đích của tổ chức về số lượng 
lẫn chất lượng. Kết quả làm việc được xác 
định khi một người nhân viên thực hiện 
xong công việc mà người đó được giao làm 
và được xác định, đánh giá bởi người sử 
dụng lao động trong suốt quá trình làm 
việc của nhân viên, có tính đến các yếu tố 
về lãnh đạo, thời gian, tổ chức và dựa trên 
cơ sở từng cá nhân để phân tích. 

2.4. Mối quan hệ giữa căng thẳng 
trong công việc và kết quả làm việc 

Motowidlo và cộng sự (1986) kiểm tra các 
mô hình miêu tả mối quan hệ giữa các điều 
kiện làm việc, đặc điểm cá nhân (kinh 
nghiệm công việc, đồng nghiệp và nỗi sợ hãi 
của đánh giá tiêu cực), các yếu tố gây căng 
thẳng, sự ảnh hưởng của chúng (lo âu, trầm 
cảm và sự thù địch) và tìm thấy một mối 
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quan hệ tiêu cực giữa  căng thẳng và kết quả 
làm việc. Nghiên cứu của Dekard và cộng sự 
(1988) cũng cho thấy, sự căng thẳng trong 
công việc ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả làm 
việc và môi trường làm việc. Leveck và Jones 
(1996) tiến hành nghiên cứu để giải thích 
ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo, sự gắn 
kết nhóm, căng thẳng trong công việc, sự hài 
lòng đối với tổ chức và công việc đối với việc 
duy trì các khía cạnh của chất lượng chăm 
sóc của các nhân viên y tá. Kết quả chỉ ra 
rằng, căng thẳng trong công việc là một yếu 
tố dự báo của kết quả làm việc của các y tá 
và giảm căng thẳng trong công việc đã được 
tìm thấy để nâng cao kết quả làm việc của 
các y tá. 

2.5. Các giả thuyết khoa học và mô 
hình nghiên cứu 

Sau khi nghiên cứu lý thuyết kết hợp với 
đặc điểm của lĩnh vực đang nghiên cứu, dựa 
trên sự kế thừa các mô hình nghiên cứu, 
nghiên cứu này đề xuất 9 giả thuyết nghiên 
cứu về các yếu tố gây căng thẳng trong 
công việc ảnh hưởng đến kết quả làm việc 
là: (1) sự không rõ ràng về trách nhiệm, 
quyền hạn; (2) sự không ổn định trong công 
việc; (3) khối lượng công việc quá tải; (4) 
lịch làm việc không hợp lý; (5) thiếu sự hỗ 
trợ từ công ty; (6) môi trường làm việc « 
nhiễm, độc hại; (7) mất cân bằng giữa công 
việc và cuộc sống; (8) sự khó khăn về công 
nghệ mới; (9) thiếu sự đam mê, hứng thú 
đối với công việc. Giả thuyết các yếu tố trên 
đều có tác động âm đến kết quả làm việc 
của công nhân. Sau đó thực hiện nghiên 
cứu định tính thông qua phương pháp 
phỏng vấn thảo luận trực tiếp với nhóm 
gồm 3 phó giám đốc phụ trách xưởng, 5 tổ 
trưởng và 20 công nhân đang làm việc trực 
tiếp tại xưởng sản xuất, lắp ráp và sửa 
chữa ô tô, nhằm khám phá, điều chỉnh, bổ 
sung các yếu tố của căng thẳng trong công 
việc ảnh hưởng đến kết quả làm việc, phát 
triển thang đo những yếu tố này và thang 
đo kết quả làm việc. Từ 9 giả thuyết được 
đề xuất ban đầu, tác giả loại bỏ 3 yếu tố (sự 

không rõ ràng về trách nhiệm, quyền hạn; 
lịch làm việc không hợp lý; sự mất cân bằng 
giữa công việc và cuộc sống) và đề xuất 6 
giả thuyết về yếu tố gây căng thẳng trong 
công việc ảnh hưởng đến kết quả thực hiện 
công việc tại các doanh nghiệp sản xuất, 
lắp ráp, sửa chữa xe ô tô thuộc SAMCO. 

Các giả thuyết được phát biểu như sau: 

Giả thuyết H1: Sự không ổn định trong 
công việc có tác động âm đến kết quả làm 
việc của công nhân. 

Giả thuyết H2: Khối lượng công việc quá 
tải có tác động âm đến kết quả làm việc của 
công nhân. 

Giả thuyết H3: Thiếu sự hỗ trợ từ công ty 
có tác động âm đến kết quả làm việc của công 
nhân. 

Giả thuyết H4: Môi trường làm việc « 
nhiễm, độc hại có tác động âm đến kết quả 
làm việc của công nhân. 

Giả thuyết H5: Sự khó khăn về công nghệ 
mới có tác động âm đến kết quả làm việc của 
công nhân. 

Giả thuyết H6: Thiếu sự đam mê, hứng 
thú đối với công việc có tác động âm đến kết 
quả làm việc của công nhân. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này kết hợp phương pháp 
nghiên cứu định tính và nghiên cứu định 
lượng. Phương pháp định tính được sử dụng 
là phương pháp phỏng vấn trực tiếp, thảo 
luận trực tiếp với các phó giám đốc phụ trách 
xưởng, tổ trưởng và công nhân được thực 
hiện nhằm mục đích điều chỉnh thang đo ban 
đầu cho phù hợp với điều kiện thực tế cũng 
như làm cho dễ hiểu đối với đối tượng được 
khảo sát. Kết quả của nghiên cứu định tính 
là thang đo chính thức được sử dụng để làm 
bảng câu hỏi khảo sát. Tiếp theo đó, quá 
trình thu thập dữ liệu được tiến hành trên 
đối tượng khảo sát là công nhân đang làm 
việc tại các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp 
và sửa chữa ô tô thuộc SAMCO. Dữ liệu thu 
thập sẽ được xử lý bằng phần mềm SPSS 20 
để thực hiện kiểm định độ tin cậy của thang 
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đo, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân 
tích tương quan Pearson và phân tích hồi 
quy tuyến tính để kiểm định các giả thuyết 
đã đặt ra ban đầu. 

Nghiên cứu chọn cách lấy mẫu theo tỷ lệ 
(tỷ lệ quy mô mẫu/quy mô tổng thể): chọn mẫu 
n = 330 từ 11 doanh nghiệp thuộc SAMCO với 
tổng số công nhân  là N = 1.780. Tỷ lệ lấy mẫu: 

k = ==
1.780

330

N

n
 0.1854 = 18,54%. Mỗi doanh 

nghiệp sẽ chọn 18,54% số công nhân để khảo 
sát, các doanh nghiệp khảo sát gồm: Xí nghiệp 
¤ tô Toyota Bến Thành, Xí nghiệp Công 
nghiệp và dịch vụ ô tô, Xí nghiệp Dịch vụ ô tô  

ISUZU An Lạc, Xí nghiệp Cơ khí ô tô An Lạc, 
Xí nghiệp Cơ khí ô tô chuyên dùng An Lạc, 
Công ty cổ phần ¤ tô An Thái, Công ty TNHH 
Toyota Tsusho Sài Gòn, Công ty cổ phần          
Xe khách và dịch vụ Miền Tây, Công ty TNHH 
¤ tô Toyotsu Samco, Công ty TNHH ¤ tô 
ISUZU Việt Nam, Công ty TNHH Mercedes-
Benz Việt Nam. Việc chọn các công nhân để 
phỏng vấn ở từng doanh nghiệp được xác định 
bằng phương pháp thuận tiện. 

4. Kết quả nghiên cứu 
4.1. Thống kê mô tả mẫu khảo sát 
Kết quả thống kê mô tả về mẫu khảo sát 

thu thập được như sau: 

Bảng 1: Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 

Thuộc tínhThuộc tínhThuộc tínhThuộc tính    Tần sốTần sốTần sốTần số    Tỷ lệ (Tỷ lệ (Tỷ lệ (Tỷ lệ (%)%)%)%)    

Giới tínhGiới tínhGiới tínhGiới tính    
Nam 315 95,5 

Nữ 15 4,5 

Độ tuæi§é tuæi§é tuæi§é tuổi    

Dưới 30 tuổi 121 36,7 

Từ 30 đến 40 tuổi 161 48,8 

Từ 41 đến 50 tuổi 33 10,0 

Trên 50 tuổi 15 4,5 

Trình ®éTr×nh ®éTr×nh ®éTr×nh độ    

Dưới cao đẳng 74 22,4 

Cao đẳng 169 51,2 

Đại học 85 25,8 

Trên đại học 2 0,6 

Thu nhËpThu nhËpThu nhËpThu nhập    

Dưới 6 triệu đồng 81 24,5 

Từ 6 đến 10 triệu đồng 169 51,2 

Trên 10 triệu đồng 80 24,3 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm tác giả. 
 

4.2. Phân tích nhân tố khám phá  
Phân tích nhân tố khám phá (EFA) lần 1 

loại bỏ 2 biến quan sát MT1 và DM1, tiếp tục 
phân tích được kết quả 0,5 ≤ KMO = 0,710 ≤ 
1 và giá trị Sig. = 0 < 0,05 thỏa mãn về điều 
kiện thống kê, các biến quan sát có tương 
quan tuyến tính với nhân tố đại diện. Giá trị 
Eigenvalue = 1,042 ≥ 1 và trích được 7 nhân 
tố mang ý nghĩa tóm tắt thông tin tốt nhất. 
Tổng phương sai là 56,043% ≥ 50% cho thấy, 
56,043% thay đổi của các nhân tố được giải 

thích bởi các biến quan sát, còn gọi là biến đo 
lường cho thang đo của nhân tố. Kết quả ma 
trận xoay nhân tố cho thấy, có 29 biến quan 
sát được gom thành 7 nhân tố. Trong 7 nhân 
tố được rút trích, có 6 nhân tố được xây dựng 
ban đầu của tác giả và 1 nhân tố mới. Đối với 
nhân tố mới, không có biến thành phần nào 
có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,55. Đối với 6 
nhân tố được xây dựng ban đầu, tất cả các 
biến quan sát đều có hệ số tải nhân tố lớn 
hơn 0,55, điều này cho thấy, đây là 6 nhân tố 
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ảnh hưởng đến biến phụ thuộc KQ mà tác giả 
xây dựng ban đầu. Các biến quan sát thành 
phần của 6 nhân tố này sẽ được giữ lại để 
tiếp tục phân tích hồi quy tuyến tính.  

Đối với biến phụ thuộc, kết quả kiểm định 
KMO và Bartlett cho thấy 0,5 ≤ KMO = 0,605 
≤ 1 và giá trị Sig. Barlett’s Test = 0 < 0,05 
cho thấy, việc phân tích nhân tố cho biến phụ 
thuộc là phù hợp về mặt ý nghĩa thống kê. Có 
1 nhân tố được rút trích với giá trị 
Eigenvalue = 2,241 ≥ 1,0 và tổng phương sai 
trích = 56,014% ≥ 50% cho thấy, mô hình 
EFA là phù hợp. Như vậy, 1 nhân tố được 
trích cô đọng được 56,014% biến thiên các 
biến quan sát. Ma trận xoay nhân tố cho 
thấy, 4 biến quan sát được gom thành 1 nhân 
tố, tất cả các biến quan sát đều có hệ số tải 
nhân tố lớn hơn 0,55. Vì vậy, 4 biến quan sát 
đo lường biến phụ thuộc sẽ được giữ lại để 
tiếp tục phân tích hồi quy tuyến tính.  

Giá trị Sig. tương quan Pearson của các 
biến độc lập OD, KL, HT, MT, CN, DM với 
biến phụ thuộc KQ đều nhỏ hơn 0,05. Như 
vậy, các biến độc lập này có tương quan với 
biến phụ thuộc. 

4.3. Phân tích hồi quy tuyến tính 

Kiểm định mức độ giải thích: mô hình có 
giá trị R2 hiệu chỉnh là 0,689. Điều này có 
nghĩa là 68,9% sự biến thiên của biến phụ 
thuộc KQ được giải thích bởi 06 nhân tố ảnh 
hưởng được đưa vào mô hình. Tác giả tiến 
hành kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi 
quy đa biến đang phân tích thông qua hệ số 
F, kết quả phân tích cho thấy, các hệ số hồi 
quy của mô hình đều khác 0 với giá trị F đạt 
được là 122,455 và hệ số Sig. = 0 < 0,05, nên 
mô hình hồi quy tuyến tính phù hợp với tập 
dữ liệu và có thể sử dụng được, giả thuyết H0 
bị bác bỏ và cả 6 giả thuyết từ H1 đến H6 đã 
đặt ra ban đầu đều được chấp nhận. Hệ số 
Durbin - Watson là d = 1,143, nằm trong 
khoảng 1 đến 3 nên không có hiện tượng tự 
tương quan chuỗi bậc nhất xảy ra. Hệ số 
White được xác định có giá trị đạt nR2 = 
330*0,066 = 21,78 và giá trị df1 = 13, với mức 
ý nghĩa 0,05. Giá trị hệ số White nhỏ hơn giá 

trị Chi bình phương, nên không có hiện 
tượng phương sai của phần dư thay đổi. Giá 
trị Sig. kiểm định t hệ số hồi quy của các 
biến độc lập đều nhỏ hơn 0,05, do đó các biến 
độc lập này đều có ý nghĩa giải thích cho biến 
phụ thuộc. Đồng thời, hệ số VIF của các biến 
độc lập đều nhỏ hơn 10, do vậy, không xảy ra 
hiện tượng đa cộng tuyến. 

Phương trình hồi quy chuẩn hóa về các 
yếu tố gây ra căng thẳng ảnh hưởng đến kết 
quả làm việc của công nhân đang làm việc tại 
Tổng Công ty SAMCO có dạng như sau: 

KQ = β1OD + β2KL + β3HT + β4MT + β5CN 
+ β6DM  

= - 0,233OD - 0,306KL - 0,368HT - 
0,348MT - 0,337CN - 0,311DM 

4.4. Kiểm định sự khác biệt 

Nghiên cứu cũng đã kiểm định xem có sự 
khác biệt về kết quả làm việc giữa nam và 
nữ, giữa các nhóm tuổi khác nhau, giữa các 
trình độ của công nhân, giữa các mức thu 
nhập và kết quả làm việc của công nhân 
đang làm việc tại các doanh nghiệp khác 
nhau thuộc SAMCO. Kết quả chỉ ra các 
nhóm công nhân khi xét về các yếu tố nam và 
nữ, trình độ, độ tuổi và thu nhập thì không 
có sự khác biệt về kết quả làm việc, nhưng 
xét về doanh nghiệp làm việc thì công nhân 
đang làm việc tại các doanh nghiệp khác 
nhau thuộc SAMCO thì có sự khác biệt. 

5. Thảo luận kết quả nghiên cứu 

Theo kết quả phân tích hồi quy, yếu tố 
Thiếu sự hỗ trợ từ công ty (β = - 0,368) có ảnh 
hưởng mạnh nhất đến kết quả làm việc của 
công nhân. Sự hỗ trợ như về kinh phí trong 
việc tự đào tạo, các chế độ hỗ trợ khi làm việc 
tăng ca, các chế độ bồi dưỡng độc hại bằng 
hiện vật chỉ thực hiện theo quy định của Nhà 
nước dẫn tới không thỏa đáng. Yếu tố tác 
động mạnh thứ hai là Môi trường làm việc « 
nhiễm, độc hại (β = - 0,348), do đặc thù của 
ngành, công nhân thường xuyên phải tiếp 
xúc với các chất độc hại, môi trường làm việc 
trong xưởng thường có nhiều  máy móc, thiết 
bị, nên không gian không đủ thoáng mát, 
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ánh sáng, nhiều tác động phát sinh tiếng ồn 
do đặc thù của ngành cơ khí gây ra. Yếu tố có 
ảnh hưởng thứ ba là Sự khó khăn về công 
nghệ mới (β = - 0,337): trong sản xuất kinh 
doanh, các doanh nghiệp luôn cần đến những 
giải pháp công nghệ để tăng năng suất và 
hoạt động hiệu quả ở tất cả các khâu. Thực tế 
cho thấy, sự phát triển nhanh chóng của cuộc 
Cách mạng công nghiệp 4.0 đã ảnh hưởng 
mạnh mẽ đến các doanh nghiệp. Tại các 
doanh nghiệp, đa số công nhân chưa được 
đào tạo bài bản về công nghệ mới do doanh 
nghiệp đầu tư, các tài liệu hướng dẫn cũng 
hạn chế, đa số bằng tiếng nước ngoài, công 
nhân khó tiếp cận, điều này gây ra những áp 
lực ảnh hưởng đến kết quả làm việc. Yếu tố 
Thiếu sự đam mê, hứng thú đối với công việc 
(β = - 0,311), trong môi trường làm việc của 
ngành, công nhân thường bị luân chuyển làm 
các công việc khi có nhu cầu của khách hàng 
hay của doanh nghiệp, dẫn tới việc họ làm 
những việc không đúng với sở thích, chuyên 
môn được đào tạo ban đầu, đa số công nhân 
làm những công việc không thay đổi trong 
một thời gian dài gây cảm giác chán nản. Cơ 
hội thăng tiến trong nghề nghiệp cũng ít, 
công nhân hầu như chưa được ban lãnh đạo 
quan tâm chú trọng vào công tác quy hoạch, 
đào tạo vào các vị trí cao hơn. Yếu tố Khối 
lượng công việc quá tải (β = - 0,306): theo đặc 
thù của nghề nghiệp, để nâng cao chất lượng 
dịch vụ, đáp ứng nhu cầu càng cao của khách 
hàng, việc triển khai các chương trình vượt 
tiến độ, sửa chữa nhanh,… đã buộc công 
nhân phải làm việc trong một thời gian cụ 
thể, gây ra áp lực trong công việc. Hơn nữa, 
với sự phát triển của ngành sản xuất ô tô 
hiện nay tại SAMCO, số lượng đơn đặt hàng 
lớn, công nhân phải thường xuyên làm việc 
ngoài giờ, tăng ca, nhiều công nhân chịu 
nhiều căng thẳng khi được giao quá nhiều 
việc. Yếu tố Sự không ổn định trong công việc 
(β = - 0,233) có ảnh hưởng yếu nhất đến kết 
quả làm việc. Do chủ trương cổ phần hóa của 
Nhà nước, các doanh nghiệp tiến hành tái 
cấu trúc lại doanh nghiệp tinh gọn hơn, 

nhiều vị trí công việc phải cắt giảm để tiết 
kiệm chi phí, hay việc thuê lao động bên 
ngoài ngày càng trở nên phổ biến hơn.  

6. Kết luận và hàm ý quản trị 

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, cả 6 
yếu tố căng thẳng trong công việc đều có tác 
động âm đến kết quả làm việc, các kết quả 
của nghiên cứu này hoàn toàn tương đồng với 
kết quả nghiên cứu của Allen (2011), 
M.Kaveri và G.Prabakaban (2013). Căn cứ vào 
kết quả phân tích và chiến lược phát triển 
ngành trong thời gian tới (như: tái cấu trúc 
các doanh nghiệp, cổ phần hóa, tập trung vào 
lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu 
cầu…), nghiên cứu đề xuất giải pháp chung 
cho từng yếu tố để mỗi doanh nghiệp khi cần 
thiết có cơ sở áp dụng các biện pháp cải thiện 
để tăng năng suất lao động: 

- Xây dựng các quy chế làm việc, bộ quy 
tắc ứng xử, các quy trình làm việc chuẩn và 
quán triệt, triển khai rộng rãi tại doanh 
nghiệp nói chung cũng như tại các xưởng nói 
riêng. Phát huy vai trò nêu gương của lãnh 
đạo và quản lý các cấp, đồng thời lãnh đạo 
thường xuyên quan sát nhịp độ làm việc tại 
các xưởng, quan tâm hỗ trợ về mặt sức khỏe, 
thời gian… để công nhân hoàn thành công 
việc.  

- Tổ chức định kỳ các khóa tập huấn về an 
toàn vệ sinh lao động cho công nhân. Thường 
xuyên tuyên truyền cho công nhân về an 
toàn vệ sinh lao động. Trang bị đầy đủ các 
trang thiết bị bảo hộ lao động theo quy định, 
đảm bảo an toàn sản xuất cho công nhân làm 
việc tại các xưởng.  

- Cung cấp những tài liệu hướng dẫn về 
công nghệ mới đầy đủ và dễ hiểu cho công 
nhân, cụ thể như: xây dựng cẩm nang đào 
tạo, xây dựng các tài liệu hướng dẫn thành 
các đoạn phim trực quan để công nhân dễ 
tiếp cận và dễ hiểu hơn.  

- Cung cấp thông tin đến công nhân thông 
qua việc ứng dụng các thành tựu của cuộc 
cách mạng công nghệ 4.0 để phát triển kênh 
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truyền thông nội bộ cũng như truyền thông 
bên ngoài, để đổi mới công tác tuyên truyền 
như sử dụng các các ứng dụng trực tuyến 
(Facebook, Zalo, Viber…)./. 
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